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Lồng ghép, duy trì chất lượng chương trình Methadone, ARV, VCT tại các phòng khám ngoại trú ở 
TP.HCM là cần thiết để đảm bảo sự liên tục trong chăm sóc, điều trị và tính bền vững của ba chương 
trình. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình Methadone trước và sau lồng 
ghép bằng cách hồi cứu, so sánh 6 chỉ số báo cáo của chương trình Methadone tại Quận 6 và Quận 
Bình Thạnh. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân (BN) được xét chọn vào điều trị tăng (37,8% so với 84,5%, 
p<0,001; KTC: 0,270-0,491); Tỉ lệ BN duy trì điều trị trên 12 tháng có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao 
(92,1% so với 83,1%, p<0,001; KTC: 0,053-0,127); Tỉ lệ BN có HIV âm tính được tầm soát HIV định 
kỳ (6 tháng/lần) tăng (20,1% so với 52,2%, p<0,001, KTC:0,250-0,390); Tỉ lệ BN điều trị Methadone 
từ 6 tháng trở lên có xét nghiệm nước tiểu dương tính với Heroin giảm (8,3% so với 3,5%, p=0,006, 
KTC: 0,012-0,068); Tỉ lệ BN ngừng trị giảm (8,9% so với 3,4%, p<0,001, KTC:0,016-0,044). Tỉ lệ 
BN bỏ liều giảm, tuy nhiên không có sự khác biệt giữa hai kỳ báo cáo. Kết luận: Lồng ghép điều trị 
Methadone, ARV, VCT đảm bảo duy trì được các thành quả của chương trình Methadone và cải thiện 
được công tác theo dõi điều trị cho bệnh nhân.

Từ khóa: Điều trị Methadone, ARV, VCT, lồng ghép. 
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1. Đặt vấn đề 

Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng Methadone (MMT) ở TP.HCM, được 
triển khai tại Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng 
(TVHTCĐ) Quận, Huyện từ tháng 5 năm 2008, bên 
cạnh phòng khám ngoại trú (PKNT) chăm sóc, điều 
trị HIV bằng thuốc ARV (phòng khám ARV) và 
phòng Tư vấn, Xét Nghiệm HIV Tự Nguyện (phòng 
VCT) đã được triển khai từ năm 2003. Đến cuối 
năm 2014, đã có 7 phòng khám Methadone tại 7 
Khoa TVHTCĐ, 24 phòng khám ARV và 24 phòng 
VCT tại 24 Quận, Huyện. Phòng VCT cung cấp 
dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV, còn phòng khám 
Methadone và phòng khám ARV cung cấp dịch vụ 
khám, tư vấn, cấp phát thuốc, theo dõi sức khoẻ định 
kỳ, thực hiện các xét nghiệm chuyên môn và một số 
dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ điều trị khác theo đặc thù 
của từng chương trình, với nguồn lực tài chính chủ 
yếu  từ các nhà tài trợ quốc tế [7].

Từ năm 2012, các nhà tài trợ nước ngoài đã 
cắt giảm kinh phí cho hoạt động phòng chống HIV/
AIDS tại Việt Nam và TP.HCM, trong đó có chương 
trình Methadone, ARV và VCT [6].

Để đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm 
sóc, điều trị cho bệnh nhân (BN) Thành phố quyết 
định “lồng ghép” điều trị Methadone với ARV và 
VCT tại các PKNT ở Khoa TVHTCĐ Quận, Huyện  
với các dịch vụ y tế khác trên địa bàn [5].

Hoạt động lồng ghép được thực hiện tại các 
PKNT từ tháng 9/2013 và hoàn tất vào tháng 
6/2014, bằng cách tinh gọn bộ máy nhân sự, tái cấu 
trúc hệ thống, lồng ghép các phòng chức năng theo 
hoạt động chuyên môn (gồm Methadone và ARV 
thay vì 2 hệ thống riêng biệt như trước).

Các nghiên cứu tiến cứu trước đây về mô hình 
lồng ghép MMT với ARV và các dịch vụ y tế tai 
cộng đồng cho thấy: Lồng ghép giúp tăng cường 
kết nối BN Methadone với VCT và ARV [8,10]. 
Nghiên cứu này chọn 6 chỉ số đánh giá chương 
trình Methadone để làm cơ sở so sánh trước và sau 
lồng ghép, với địa bàn nghiên cứu là PKNT Quận 
6 và Quận Bình Thạnh, hai đơn vị có số lượng BN 
điều trị Methadone và ARV đông, nhằm tìm hiểu 
xem hoạt động lồng ghép ảnh hưởng như thế nào 
đến kết quả điều trị của BN Methadone, để có các 
điều chỉnh phù hợp cho sự phát triển bền vững của 
chương trình.

Results: The percentage of MMT patients, who kept staying in treatment for more than 12 months, 
was high in the pre- and post-integration periods (92.1% vs 83.1%, p<0.001; CI: 0.053-0.127); The 
percentage of MMT patients, who had HIV negative and had periodical screening for HIV every 6 
months, increased (20.1% vs 52.2%, p<0.001, CI:0.250-0.390); The percentage of MMT patients, who 
stayed in treatment for at least 6 months and were detected of using heroin by urine test, decreased 
(8.3% vs 3.2%, p=0.006, CI: 0.012-0.068); The percentage of drop-out patient decreased as well 
(8.9% vs 3.4%, p<0.001, CI: 0.016-0.044). The percentage of MMT patients, who had missed some 
daily doses, decreased but not significantly. Conclusion: MMT, ART and VCT integrated model helps 
to maintain MMT achievements and improve the program monitoring on patient’s treatment.

Key words: Methadone Maintenance Treatment, ARV, VCT, Integration. 
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2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Đây là hồi cứu so sánh hai tỷ lệ của các chỉ số 
theo dõi, đánh giá chương trình Methadone ở giai 
đoạn trước và sau lồng ghép (từ tháng 4 - 9/2013 và 
từ tháng 7 - 12/2014).

2.2. Thu thập và quản lý số liệu

Số liệu được lấy từ báo cáo tháng do các nhân 
viên của PKNT tổng hợp, gửi lên cho cán bộ quản lý 
chương trình Methadone tại Uỷ Ban Phòng Chống 
AIDS TP. HCM (UBPC AIDS TP.HCM), sau đó, 
nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập và quản lý số 
liệu nghiên cứu. 

2.3. Nguồn số liệu và các chỉ số đánh giá chính

Các chỉ số được thu thập từ “Báo cáo tổng hợp 
về tình hình điều trị” gồm: (1) Tỉ lệ BN được xét 
chọn vào điều trị; (2) Tỉ lệ BN HIV (-) được tầm 
soát HIV định kỳ (6 tháng/lần); (3) Tỉ lệ BN điều trị 
Methadone 6 tháng trở lên, có kết quả xét nghiệm 
nước tiểu dương tính với heroin; (4) Tỉ lệ BN ngừng 
điều trị (là BN bỏ uống thuốc liên tục từ 30 ngày trở 
lên); (5)Tỉ lệ BN duy trì điều trị trên 12 tháng tính 
đến cuối mỗi kỳ báo cáo (tháng 9/2013 và tháng 
12/2014).

Chỉ số được thu thập từ “Báo cáo dược” về tình 
hình cấp phát thuốc và liều của BN là (6) Tỉ lệ BN 
bỏ liều trên 5 ngày liên tục. 

2.4. Phân tích

Phân tích mô tả, tính toán tỉ lệ % để mô tả đặc 
điểm của quần thể và các biến số nghiên cứu được 
thực hiện cho cả 2 vòng khảo sát. 

Phân tích so sánh tỉ lệ 2 mẫu, để xem xét sự 
khác biệt (nếu có) ở hai giai đoạn: 6 tháng trước 
lồng ghép so với 6 tháng sau lồng ghép.

2.5. Y đức

Đề cương và các công cụ nghiên cứu được 
thông qua bởi Hội đồng Khoa học của Sở Khoa 
Học và Công nghệ TP.HCM (Quyết định số 496/
QĐ-SKHCN ngày 16/8/2013) và Hội đồng Y đức 
của UBPC AIDS TP.HCM (số IRB-02-2014, ngày 
20/10/2014). 

3. Kết quả

3.1. Đặc điểm nhân khẩu học xã hội

Đa số BN Methadone là nam giới (91%), độ tuổi 
từ 30-39 tuổi (67,9% và 72,2%), có tiền sử sử dụng 
heroin bằng đường tiêm chích (90%), phần lớn có 
trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên (87,7% và 85,8%). 
Tỉ lệ BN có việc làm được ghi nhận ở thời điểm 
cuối kỳ báo cáo của giai đoạn sau lồng ghép (tháng 
12/2014) cao hơn hẳn so với thời điểm cuối kỳ báo 
cáo trước lồng ghép (tháng 9/2013) (77,5% so với 
61,5%) (bảng 1). 

Bảng 1.  Một số đặc điểm về nhân khẩu xã hội 
học của BN Methadone ở quận 6 và Bình 
Thạnh tại hai thời điểm cuối kỳ báo cáo 
(tháng 9/2013 và tháng 12/2014)

Đặc điểm
Trước LG Sau LG

P
SL % SL %

Giới 530  590  

 Nam 483 91,1% 537 91,0% p=1

 Nữ 47 8,9% 53 9,0% p=1

Tuổi 530  590  

<30 tuổi 123 23,2% 84 14,2% p=0.107

Từ 30-34 tuổi 242 45,7% 258 43,7% p=0.653

Từ 35-39 tuổi 119 22,5% 168 28,5% p=0.341

40 tuổi 46 8,7% 80 13,6% p=0. 409

Học vấn 530t  590  

Cấp 1 (1-5) 65 12,3% 84 14,2% p=0.720

Cấp 2 (6-9) 220 41,5% 255 43,2% p=0.831

Cấp 3 (10-12) 223 42,1% 227 38,5% p=0.517

Trung cấp hoặc 
cao hơn 22 4,2% 24 4,1% p=1

Tình trạng 
việc làm 530  590  

Có 326 61,5% 457 77,5% p=0.000

Không 204 38,5% 133 22,5% p=0.002

Tiền sử sử dụng 
Heroin trước khi 
vào điều trị 

530
 

590  

Huùt/hít 58 10,9% 59 10,0% p=0.860

Tieâm chích 472 89,1% 531 90,0% p=0.606

3.2. Tình hình điều trị bằng Methadone cho 
bệnh nhân

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo (tháng 9/2013 và 
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tháng 12/2014), trên 85% BN đã vào giai đoạn duy 
trì, liều methadone trung bình từ 141 mg-149 mg/
ngày, trong đó liều thấp nhất ở cả hai kỳ báo cáo là 
5 mg, liều cao nhất lần lượt là 430 mg/ngày và 460 
mg/ngày (bảng 2).

Khoảng 2/3 (62,6% và 66,6%) BN Methadone 
được điều trị ở PKNT ngay địa bàn cư trú. Có 10,9% 
và 11,4% BN bỏ uống thuốc ít nhất 1 ngày trong 
tháng báo cáo, tỉ lệ BN bỏ uống thuốc trên 3 ngày 
liên tục và cần phải điều chỉnh lại liều lần lượt là 
0,9% và 0,5% và tỉ lệ BN bỏ liều trên 5 ngày liên 
tục cần phải khởi liều lại là 1,9% và 0,3% (bảng 2).

Bảng 2. Đặc điểm điều trị cho BN Methadone ở quận 
6 và Bình Thạnh tại thời điểm cuối kỳ báo 
cáo (tháng 9/2013 và tháng 12/2014)

Đặc điểm
Trước LG Sau LG

P
SL % SL %

Giai đoạn điều trị 530  590  

Dò liều 46 8,7% 80 13,6% p=0.409

Duy trì 484 91,3% 510 86,4% p=0.014

Lieàu Methadone     

Lieàu MTD thaáp nhaát 5  5  

Lieàu MTD trung bình 148,7  141,45  

Lieàu MTD cao nhaát 430  460  

Nôi uoáng Methadone 530  590  

Tại nơi cư trú 332 62,6% 393 66,6% p=260

Quận, huyện/tỉnh khác 198 37,4%  197 33,4% P=405

Số BN bỏ liều trong tháng 58  69  

Từ 1-3 ngày 43 8,1% 62 10,5% p=0.611

Từ 4-5 ngày 5 0,9% 3 0,5% p=1

> 5 ngày 10 1,9% 2 0,3% p=0.840

Tích lũy BN ngừng điều 
trị trong 12 tháng tính đến 
cuối kỳ BC

63 11,9% 47 8,0% p=0.837

Chuyển CSĐT khác 6 9,5% 4 8,5% p=0.987

Tử vong (bất kể lý do) 5 7,9% 6 12,8% p=0.404

BN ngừng trị để điều trị 
bệnh khác

3 4,8% 5 10,6% p=0.930

BN ngừng trị vì bị bắt 
hoặc vi phạm PL 

24 38,1% 7 14,9% p=0.764

BN tự ý bỏ trị 8 12,7% 12 25,5% p=0.842

BN hoàn thành điều trị 
hoặc tự nguyện xin ra 

khỏi CT 
17 27,0% 13 27,7% p=0.951

Tích lũy số BN ngừng trị trong vòng 12 tháng 
tính đến cuối kỳ báo cáo của mỗi giai đoạn lần lượt 
là 11,9% và 8%. Trong đó, số BN ngừng điều trị do 
vi phạm pháp luật chiếm 38,1% và 14,9%; Tỉ lệ BN 
hoàn thành điều trị hoặc tự nguyện hoặc xin ra khỏi 
chương trình là 27% và 27,7%; Tỉ lệ BN tự ý bỏ trị là 
12,7% và 25,5%; Tỉ lệ BN tử vong do AIDS và các 
bệnh lý khác là 7,9% và 12,6% (bảng 2).

Về tình trạng bệnh lý, gần ½ BN Methadone 
bị nhiễm HIV (47,5% và 47,8%); hơn 1/3 số BN 
Methadone đang điều trị ARV (38,5% và 44,2%). 
BN nhiễm viêm gan C chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả 2 kỳ 
báo cáo (63,8% và 58,3%), tỉ lệ BN mắc viêm gan 
B khoảng 11%. BN mắc lao hoặc bị bệnh tâm thần 
chiếm tỉ lệ không đáng kể (lao: 1,1% và 2%; tâm 
thần: 0,4% và 0,5%) (biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Đặc điểm về tình trạng bệnh lý trên BN 
Methadone ở quận 6 và Bình Thạnh tại 
thời điểm cuối kỳ báo cáo (tháng 9/2013 và 
tháng 12/2014).

3.3. So sánh các kết quả sau lồng ghép với 
trước lồng ghép

Kết quả phân tích cho thấy, có sự khác biệt theo 
chiều hướng tăng ở giai đoạn sau lồng ghép về tỉ lệ 
BN được xét chọn vào điều trị (37,8% so với 84,5%; 
p<0,001; KTC: ‘0,270-0,491’) và tỉ lệ BN HIV (-) 
được tầm soát HIV định kỳ (20,3% so với 52,5%; 
p<0,001; KTC: ‘0,250-0,390’). Ngược lại, có sự khác 
biệt theo chiều hướng giảm về tỉ lệ BN duy trì điều 
trị Methadone trên 12 tháng (p<0,001; KTC ‘0,053-
0,127’); Tỉ lệ BN điều trị Methadone từ 6 tháng trở 
lên, có xét nghiệm nước tiểu dương tính với heroin 
(8,3% và 3,5%, p=0,006; KTC: 0,012-0,068); Tỉ lệ 
BN bỏ liều trên 5 ngày liên tục (8,2% so với 5,3%; 
p=0,037; KTC:0,003-0,058), và tỉ lệ BN ngưng trị 
(8,9% so với 3,4%; p<0,001; 0,016-0,044) (bảng 3).
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Bảng 3.  So sánh các chỉ số đánh giá kết quả điều trị 
trong vòng 6 tháng trước và sau lồng ghép của 
PKNT Methadone tại Quận 6 và Bình Thạnh

Đặc điểm

Trước lồng 
ghép

(Từ T4-
T9/2013)

Sau lồng ghép
(Từ T7-

T12/2014)
P (CI)

SL % SL %

BN được xét chọn vào 
điều trị 28 37,8% 93 84,5% p<0,001 

(0,270-0,491)

BN duy trì điều trị trên 
12 tháng tính đến cuối 
kỳ BC

488 92,1% 490 83,1% p<0,001 
(0,053-0,127)

BN có HIV (-) được 
tầm soát định kỳ 6 
thaùng/laàn

56 20,1% 170 55,2% p<0,001 
(0,250-0,390)

BN >=6 tháng có kết 
quả XN nước tiểu (+) 
với heroin 

44 8,3% 19 4,9% p=0,006 
(0,012-0,068)

BN bỏ liều trên 5 ngày 
liên tục 46 8,2% 32 5,3% p=0,037 

(0,003-0,058)

BN ngừng điều trị 47 8,9% 20 3,4% p<0,001 
(0,016-0,044)

4. Bàn luận

Tỉ lệ BN được xét chọn vào điều trị sau lồng 
ghép cao hơn (37,8% so với 84,5%), có thể do chỉ 
tiêu điều trị của phòng khám, được giao cao hơn 
(năm 2014 là 250-450 BN/cơ sở, năm 2013 là 250-
300 BN/cơ sở [2]) và do sự thông thoáng hơn về quy 
chế xét chọn BN. Từ tháng 10/2013, người đứng đầu 
cơ sở trực tiếp quyết định xét chọn BN  theo các tiêu 
chí qui định trong Nghị Định 96 và thông tư 12, trong 
vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ [1, 3] 
(trước đây phải thông qua ban xét chọn quận, gồm 
nhiều thành viên từ các ban, ngành. Lịch họp ban 
xét chọn là 1-3 tháng/lần). 

Tầm soát HIV định kỳ (6 tháng/lần) cho BN 
Methadone có HIV (-) là một chỉ số quan trọng 
để đánh giá hiệu quả chương trình Methadone. 
Khi chưa lồng ghép, BN Methadone, đến kỳ làm 
xét nghiệm HIV, được tư vấn viên Methadone 
chuyển gửi cho tư vấn viên VCT, để được tư 
vấn xét nghiệm HIV, vì vậy BN có thể bị “mất 
dấu” trong quá trình chuyển gửi. Ở mô hình lồng 
ghép, tư vấn viên Methadone cũng là tư vấn viên 
VCT nên hạn chế được tình trạng “mất dấu” 
trong chuyển gửi và nhận kết quả, do đó tỉ lệ BN 
Methadone có HIV (-) được tầm soát HIV định kỳ 
(6 tháng/lần) ở giai đoạn sau lồng ghép tăng, kết 
quả này cũng tương đồng với kết quả của một số 
nghiên cứu trước đây cho thấy lồng ghép điều trị 

Methadone với các dịch vụ chăm sóc điều trị HIV 
giúp kết nối BN methadone đến với các dịch vụ 
HIV tốt hơn [8, 10]. 

Hơn nữa, tỉ lệ BN Methadone, có xét nghiệm 
nước tiểu dương tính với heroin sau lồng ghép giảm, 
đặc biệt là BN có thời gian điều trị từ 6 tháng trở 
lên, cho thấy lồng ghép không ảnh hưởng đến kết 
quả điều trị của chương trình Methadone.

Mặt khác, chương trình Methadone quy định BN  
phải đến phòng khám uống thuốc mỗi ngày. Về lâu 
dài, BN có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ 
và có thể bỏ uống thuốc một số ngày trong tháng. 
Nghiên cứu này chỉ ra rằng, trong 6 tháng trước và 
6 tháng sau lồng ghép, tình trạng BN Methadone bỏ 
liều ít nhất 1 ngày vì các lý do khác nhau diễn ra 
khá phổ biến (33%). Tuy nhiên, tỉ lệ BN bỏ liều trên 
3 hoặc 5 ngày liên tục đều thấp (từ 3,6% đến 8,2%), 
đặc biệt  tỉ lệ này có xu hướng giảm nhẹ trong giai 
đoạn sau lồng ghép. Như vậy, việc lồng ghép có thể 
có tác động tích cực đến sự tuân thủ điều trị của BN.

Với bất kỳ một liệu pháp điều trị lâu dài nào, việc 
ngừng điều trị là khó tránh khỏi, BN Methadone có 
thể ngừng trị vì nhiều lý do: bị bắt do vi phạm pháp 
luật hoặc do tiếp tục sử dụng chất gây nghiện trái 
phép, bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị, hoàn 
thành điều trị, tự ý ra khỏi chương trình hoặc chết. 
Trong nghiên cứu này, tỉ lệ BN ngừng trị trong kỳ 
báo cáo sau lồng ghép giảm so với trước lồng ghép, 
đặc biệt là số BN bị bắt vì vi phạm pháp luật hoặc 
bị buộc đi cai nghiện do sử dụng chất gây nghiện 
trái phép (trước lồng ghép là 38,1%, sau lồng ghép 
là 14,9%). Điều này có thể do tác động của sự thay 
đổi chính sách về cai nghiện bắt buộc [4]. Bên cạnh 
đó, việc lồng ghép điều trị Methadone với ARV và 
VCT có thể đã giúp tăng cường kết nối BN với nhân 
viên và các dịch vụ tại phòng khám, giúp BN được 
hỗ trợ tốt hơn về tâm lý, khiến cho BN gắn bó hơn 
với chương trình. 

Trong điều trị duy trì bằng Methadone, 12 tháng 
duy trì là thời gian tối thiểu có thể mang lại hiệu quả 
điều trị, BN Methadone càng duy trì điều trị lâu dài 
thì hiệu quả điều trị càng cao [9]. Trong nghiên cứu 
này, tỉ lệ BN duy trì điều trị Methadone từ 12 tháng 
trở lên đều đạt mức cao ở cả 2 giai đoạn. 

Hạn chế của nghiên cứu

Việc chỉ sử dụng 6 chỉ số theo dõi của chương 
trình Methadone để đánh giá chỉ cung cấp cái nhìn 
khái quát về tổng thể, thiếu các bằng chứng và 
thông tin để lý giải các kết quả, vì vậy cần thiết 
phải có các nghiên cứu khác để tìm hiểu sâu hơn.
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Tóm lại, lồng ghép điều trị Methadone với ARV 
và VCT là một hướng đi đúng đắn vì vừa sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực của ba chương trình, vừa cải 
thiện được việc theo dõi điều trị cho BN, cụ thể là:  

1. Tỉ lệ BN được xét chọn vào điều trị tăng cao 
cho thấy lồng ghép không ảnh hưởng đến hoạt động 
của phòng khám.

2. Tỷ lệ BN Methadone có xét nghiệm HIV(-) 
được tầm soát HIV định kỳ, 6 tháng/lần, tăng cho 
thấy lồng ghép đồng thời 3 dịch vụ Methadone, 
ARV và VCT tại PKNT là giải pháp tốt để hạn chế 
sự “mất dấu” trong việc chuyển gửi BN.

3. Tỉ lệ BN Methadone có xét nghiệm nước tiểu 
dương tính với heroin  giảm, đặc biệt là ở BN có thời 
gian điều trị từ 6 tháng trở lên chứng tỏ việc lồng 
ghép không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bằng 
Methadone cho BN. 

4.  Tỷ lệ BN Methadone duy trì điều trị ít nhất 12 
tháng có chiều hướng giảm ở giai đoạn sau lồng ghép 
so với trước lồng ghép, song vẫn đạt ở mức cao (80%).

5. Tỉ lệ BN bỏ liều trên 5 ngày liên tục, giảm 
trong kỳ báo cáo sau lồng ghép so với kỳ báo cáo 

trước lồng ghép, cho thấy BN Methadone tuân thủ 
điều trị khá tốt. Như vậy, hoạt động lồng ghép là 
một giải pháp tích cực giúp đảm bảo tính bền vững 
của chương trình. 

6. Tỉ lệ BN ngừng điều trị trong 6 tháng của cả 
hai kỳ báo cáo đều ở mức thấp, đặc biệt ở giai đoạn 
sau lồng ghép, cho thấy sự gắn bó, tin tưởng của BN 
đối với chương trình và hiệu quả điều trị.

Chúng tôi khuyến nghị: 

1. Mô hình lồng ghép điều trị Methadone, ARV 
và VCT là mô hình cần được nhân rộng vì tính 
hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo được sự bền vững của 
chương trình.

2. Mô hình lồng ghép cần tinh gọn, chuyên 
nghiệp, phân công phù hợp để đảm bảo về cả chất 
lượng hoạt động và hiệu quả điều trị.

3. Hành lang pháp lý thuận lợi cũng đóng vai 
trò quan trọng trong việc giúp các PKNT chủ động 
tuyển chọn BN vào điều trị. Tuy nhiên, cần có các 
đánh giá thêm để hoàn thiện mô hình lồng ghép và 
thúc đẩy sự mở rộng của chương trình Methadone 
nhằm đáp ứng với nhu cầu điều trị.
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